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ĐẤT NAM KỲ 

TIỀN ĐỀ VĂN HÓA MỞ ĐẠO CAO ĐÀI 
 

 

 

I. LỜI MỞ 

Trong chuyên khảo Peasant politics 
and religious sectarianism: Peasant and 
priest in the Cao Dai in Viet Nam (Chính 
trị nông dân và giáo phái: Nông dân và 
thầy tu trong đạo Cao Đài ở Việt Nam), 
Jayne Susan Werner viết: “Đạo Cao Đài 
được thành lập ở Sài Gòn năm 1925 (...). 
Không lâu sau khi thành lập, tôn giáo 
mới này đã có được đông đảo tín đồ ở 
khắp cả Nam Kỳ”(1). 

Căn cứ theo “Số ước lượng tín đồ Cao 
Đài do Thống đốc Nam Kỳ cho biết, trong 
một báo cáo gởi Toàn quyền Đông Dương 
ngày 14-12-1934. Hồ sơ riêng của Thống 
đốc Pagès”(2). Werner viết: “Vào khoảng 
năm 1930, có từ năm trăm ngàn tới một 
triệu nông dân theo Đạo, trong lúc tổng 
số dân là từ bốn tới bốn triệu rưỡi”(3). 

Con số nửa triệu hay một triệu tín đồ 
như dẫn trên trong thực tế đã từng gây 
ra nhiều tranh luận. Như một tổng kết sơ 
bộ, Victor L. Oliver viết: 

“Số liệu thống kê về sự phát triển của 
đạo Cao Đài trong những năm đầu tiên 
thì lộn xộn và không đáng tin cậy. 
Nguyễn Văn Tâm nói rằng Đạo có được 
gần 30.000 người nhập môn trong sáu 
tháng. Cho tới tháng 10-1926 số tín đồ đã 
tăng lên 50.000 người(4). Vốn hay công  
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kích đạo Cao Đài, Duncanson nói bóng 
gió rằng ông Lê Văn Trung là người hợp 
đồng thuê nhân công nên đủ sức huy 
động 50.000 người có mặt tại lễ Khai 
minh Đại đạo. Duncanson ám chỉ rằng 
những thành viên ấy phải được coi là 
những ‘tín đồ’ khả nghi(5). Trong năm 
1928 ông Lê Văn Trung khẳng định có 
trên một triệu tín đồ. Cùng năm này, 
nhật báo L’Opinion công bố con số 
700.000 người. Bác bỏ con số này, trên 
báo La Presse indochinoise Maurice 
Monribot viết rằng chỉ có chừng 200.000 
tín đồ mà thôi(6). 

“Nguyễn Trần Huân viết rằng cho tới 
năm 1931 đạo Cao Đài có khoảng 500.000 
tín đồ(7). Các cây bút khác đã bất đồng với 
nhau về con số ước tính này. Chẳng hạn, 
Ellen J. Hammer tin rằng đạo Cao Đài 
cho tới năm 1930 đã có trên một triệu tín 
đồ(8); Meillon trong Les Messages spirites 
nói rằng cho tới năm 1930 số tín đồ Cao 
Đài chiếm khoảng một phần tám 
(500.000) tổng số dân miền Nam(9); G. 
Abadie viết rằng vào năm 1932, số tín đồ 
Cao Đài ở Nam Kỳ lên tới con số  “hơn 
một triệu người trong lúc số dân là ba 
triệu rưỡi”(10). 

“Bất đồng quan điểm về sức mạnh 
thực sự của đạo Cao Đài thể hiện bằng số  
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lượng tín đồ từ năm 1925 đến năm 1932 
dường như cho thấy về phía một số người 
đã có thái độ miễn cưỡng không muốn 
thừa nhận sự thành công của đạo Cao 
Đài. Về phía khác, những tuyên bố cường 
điệu của những người khác gợi cho thấy 
một tư thế phòng vệ khi đối diện với sự 
công kích. Những số ước tính được thổi 
phồng này là một cố gắng nhằm cường 
điệu mạnh hơn nữa sự thành công của 
đạo Cao Đài và nhằm cải thiện hình ảnh 
của tôn giáo này đối với công chúng”(11). 

Sau khi biện giải như thế, Victor L. 
Oliver khẳng định: “Tác giả tin rằng vào 
năm 1930 số tín đồ Cao Đài (gồm cả 
người lớn và trẻ em) ước tính dè dặt là 
500.000 người. Trong bất kì trường hợp 
nào, thậm chí với những con số ước tính 
khiêm tốn nhất chăng nữa, sự phát triển 
mau lẹ của đạo Cao Đài trong những năm 
đầu tiên vẫn có ý nghĩa quan trọng”(12). 

Cùng quan điểm với Oliver, khi chấp 
nhận số lượng tín đồ từ nửa tới một triệu 
vào năm 1930, Werner khẳng định rằng: 
“Đạo Cao Đài là phong trào quần chúng 
rộng lớn xuất hiện đầu tiên ở Nam 
Kỳ...”(13). 

Tại sao đạo Cao Đài lại ra đời ở Nam 
Kỳ và lớn mạnh mau lẹ ở Nam Kỳ vào 
đầu thế kỉ XX chứ không phải là một 
miền đất khác, và vào một thời gian 
khác? Có thể nêu ra một trong nhiều yếu 
tố giúp giải đáp câu hỏi trên, đó là: Nam 
Kỳ có đủ một tiền đề văn hóa thích hợp để 
mở đạo Cao Đài. 

Theo Thạch Phương, đặc tính văn hóa 
nổi trội của Nam Kỳ là: cởi mở trong giao 
lưu, nhạy bén với cái mới; thấm nhuần 
một tinh thần dân chủ, bình đẳng; nhân 
nghĩa, bao dung; không chịu gò bó trong 
những khuôn mẫu phong kiến cứng 
ngắc(14). Vậy, phải chăng những đặc tính 

đó đã khiến cho người Nam Kỳ sớm dễ 
dàng chấp nhận được đạo Cao Đài, cho dù 
tôn giáo mới này có nhiều khác lạ hơn các 
tôn giáo sẵn có từ xưa? 

Ngoài ra, những điều kiện thiên nhiên 
đặc thù của Nam Kỳ không thể không tác 
động và để lại dấu ấn đậm nét trong đời 
sống vật chất, tinh thần và tâm linh của 
người dân Nam Kỳ. Trần Thị Thu Lương 
và Võ Thành Phương thấy rằng: “Trong 
bối cảnh mà những tôn giáo lớn của thế 
giới không có điều kiện để gây ảnh hưởng 
mạnh thì mảnh đất Nam Bộ [Nam Kỳ] 
thế kỉ XVIII - XIX (thậm chí là cả khi 
sang thế kỉ XX) là nơi thuận lợi cho các 
tôn giáo địa phương có điều kiện nảy 
sinh...”(15). 

Do đó, khi khảo sát sự ra đời và phát 
triển của đạo Cao Đài ở Nam Kỳ, cũng 
cần quan tâm tìm hiểu bối cảnh đất nước, 
con người đã sinh thành và dưỡng nuôi 
đạo Cao Đài, một tôn giáo có nguồn gốc 
bản địa nhưng từ khi mới hình thành đã 
sớm đặt lí tưởng phổ độ toàn cầu. 

Khi thấy rằng tiền đề văn hóa đó là cái 
riêng (đặc thù) của phương Nam thì, nói 
như Sơn Nam, cũng sẽ “hiểu thêm tại sao 
miền Nam có vài sắc thái tôn giáo mà 
ngoài Bắc ngoài Trung không có...”(16). Bởi 
lẽ, như Đinh Văn Hạnh đã nhìn thấy, ở 
Nam Kỳ vốn có sẵn “những tiền đề sâu xa 
đưa đến những đặc điểm về đời sống văn 
hóa tinh thần và tâm linh của người Việt” 
trên miền đất này(17). 

Bước đầu tìm hiểu tiền đề văn hóa mở 
đạo Cao Đài ở Nam Kỳ, chuyên khảo này 
chỉ mới tạm xét đến năm khía cạnh sau:  

- Tính mở của địa lí thiên nhiên Nam 
Kỳ;  

- Tính mở và động của làng Nam Kỳ;  
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- Tính đa dân tộc và đa tín ngưỡng của 
đất Nam Kỳ;  

- Cá tính người Nam Kỳ;  

- Nhu cầu tâm linh người Nam Kỳ. 

II. TÍNH MỞ CỦA ĐỊA LÍ THIÊN 

NHIÊN NAM KỲ 

Nam Kỳ gồm miền Đông Nam Kỳ rộng 
27.920km2 và miền đồng bằng châu thổ 
sông Cửu Long rộng 39.950km2, hình 
thành hai vùng thiên nhiên rõ rệt. Với 
diện tích 67.870km2, Nam Kỳ là châu thổ 

lớn nhất của vùng Đông Nam á và là 
đồng bằng lớn nhất của Việt Nam(18). ở 

vào vị trí trung tâm của Đông Nam ¸, 
Nam Kỳ từ lâu đã được xem là “địa bàn 
thuận tiện nhất trong việc nối liền và 
giao lưu mọi mặt với các nước láng giềng 
trong khu vực”(19). 

Có người xem Nam Kỳ là vị trí ngã tư 
đường của các cư dân và các nền văn hóa, 
văn minh(20). Do đó Nam Kỳ đã sớm là vị 
trí hội tụ các luồng văn hóa Đông Tây, 
một giao điểm động, thoáng, và mở(21). 
Tinh thần bao dung tôn giáo ở Nam Kỳ 
cũng là đặc điểm chung của các tôn giáo ở 

Đông Nam á, chấp nhận cùng hiện hữu, 
không kì thị và không có xung đột, chiến 
tranh tôn giáo(22). 

Sông ngòi, kênh rạch của Nam Kỳ 
nhiều và chằng chịt. Có sách cho rằng 
tổng số chiều dài sông và kênh rạch lớn 
lên tới trên 5.000km(23). 

Đồng bằng sông Cửu Long hai mặt 
giáp biển. Trên cùng một châu thổ có 
những con sông chảy ngược chiều nhau: 
có sông đổ ra biển Đông, có sông đổ ra 
vịnh Thái Lan ở phía Tây. Hơn nữa, 
những con sông đó lại được các con kênh 
nối với nhau, như thể nối nước chảy về 
bên Đông với nước chảy về bên Tây(24). 

Đinh Văn Hạnh cho rằng đặc trưng 
độc đáo này của sông nước Nam Kỳ là 
một “ưu thế nổi trội (...) khiến cho vùng 
đất này như “mở được mọi cửa” để tiếp 
cận với xung quanh”(25). 

Tóm lại, từ những ý kiến trên đây, có 
thể rút ra điều gì? Đất Nam Kỳ ở vào vị 

trí mở trong khu vực Đông Nam á, và có 
hệ thống sông nước mang tính mở và nối 
kết Đông Tây. Với hai đặc điểm như thế, 
cuộc đất ấy sẽ sản sinh ra những tâm hồn 
mở, thoáng với xu hướng tổng hợp Đông 
Tây. Địa lí Nam Kỳ có thể xem là một 
tiền đề thuận lợi cho sự ra đời của đạo 
Cao Đài - một tôn giáo tổng hợp các nền 
đạo lí theo phương châm kết tinh kim cổ, 
dung hòa Đông Tây(26). 

III. TÍNH MỞ VÀ ĐỘNG CỦA LÀNG 

NAM KỲ 

1. Tính mở của làng Nam Kỳ 

a. Địa hình mở 

Theo Huỳnh Lứa, làng ở Nam Kỳ, đặc 
biệt ở đồng bằng sông Cửu Long, “thường 
được hình thành dọc theo sông rạch. 
Thôn xóm thường được trải dài theo hai 
bên bờ sông, bờ kênh rạch, không có lũy 
tre bao quanh, nhà cửa nằm ở giữa vườn 
cây trái, đằng trước nhà là dòng nước, nơi 
ghe thuyền qua lại, phía sau là đồng 
ruộng”(27). 

Một cách tỉ mỉ hơn, Thạch Phương 
phân chia làng Nam Kỳ ra bốn dạng 
quần cư chính: 

1. “Phổ biến nhất là loại hình làng xóm 
thiết lập dọc theo các tuyến sông rạch; 
vườn nhà này nối tiếp vườn nhà khác, 
hoặc cách quãng bởi ruộng lúa”. 

2. “Khi đường bộ phát triển thì lại xuất 
hiện loại hình làng xóm chạy dài theo 
trục lộ, nhưng thường thường nhà cửa, 
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vườn tược không liên tục như ở tuyến 
sông rạch”. 

3. “Một loại hình làng nữa được thiết 
lập ở nơi vàm sông, ở chỗ giáp nước (nơi 
hai dòng nước do chịu sự tác động của 
thủy triều gặp nhau). Những tụ điểm dân 
cư này thường có xu hướng phát triển 
thành thị tứ (hay thị trấn) vì là nơi tập 
trung quán xá, cơ sở dịch vụ sửa chữa, 
cửa hàng, chành vựa và có khi cả chợ 
búa”. 

4. ở miền đông Nam Kỳ: “Làng xóm 
nằm trên các đồi, gò, hay trên những 
giồng đất cao...”(28). 

Làng Nam Kỳ không có lũy tre bao 
quanh, không tạo thành một quần thể 
riêng biệt, không cách bức với các làng 
khác như ở Bắc Kỳ(29). 

Nói về tính mở của làng Nam Kỳ, và so 
sánh sự tương phản với làng Bắc Kỳ, 
đáng lưu ý tới ý kiến của Trần Đình 
Hượu, một tác giả Miền Bắc. Ông nhìn 
thấy mỗi làng Miền Bắc giống như một 
hòn đảo tách biệt, có lũy tre bao quanh, 
với lối độc đạo vào làng, đi qua một cổng 
kiên cố bằng gạch, có cánh cửa gỗ lim. Do 
đó, làng Bắc Kỳ mang ý nghĩa bố phòng, 
không thân thiện, ít hiếu khách.(30) Cũng 
vậy, trong Nông dân đồng bằng Bắc Kỳ, 
P. Gourou nhận xét rằng mỗi làng ở Bắc 
Kỳ là một quần thể khép kín, với lũy tre 
bao bọc quanh làng, với rào hay tường 
bao quanh từng nhà.(31) 

b. Thiết chế mở 

Ngoài mặt địa hình mở, làng Nam Kỳ 
còn mang tính mở về mặt thiết chế.  

Giải thích lí do hình thành thiết chế 
mở ở làng Nam Kỳ, điều mà làng Trung 
Kỳ và Bắc Kỳ không có, Thạch Phương 
lập luận rằng Nam Kỳ là đất mới do lưu 
dân khai phá, “nên làng xóm ở đây có một 

lịch sử hình thành và phát triển ngắn 
hơn làng xóm ở Bắc và Trung. Các sinh 
hoạt của cộng đồng thôn xã cũng lỏng lẻo 
hơn, không bị ràng buộc bởi hệ thống quy 
tắc chặt chẽ và những nghi thức rườm rà, 
phiền phức như ở nơi đất cũ”(32). 

Làng Nam Kỳ không có hương ước, thần 
tích, thần phả(33) cho nên, nói theo Thạch 
Phương, “kể cả những làng tương đối lâu 
đời, thường khá lỏng lẻo về mặt thiết chế. 
(...) Dân làng nói chung không bị những 
quy ước, những lệ làng ràng buộc, câu thúc 
chặt chẽ như ở Bắc và Trung”(34). 

Đồng quan điểm như trên, Huỳnh Lứa 
lập luận rằng làng ở đất mới “chưa bị 
ràng buộc bởi luật lệ, quy chế nghiêm 
ngặt với những lệ làng, hương ước phức 
tạp. Và cũng không có sự phân biệt giữa 
người đã ở lâu với người mới đến, giữa 
dân chính gốc và người ngụ cư. Từ sau 
khi nhà Nguyễn thiết lập và củng cố bộ 
máy quản lí hành chánh, tình hình có 
thay đổi khác hơn, nhưng nhìn chung 
thiết chế làng xã ở đây vẫn lỏng lẻo hơn 
so với làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ”(35). 

2. Tính động của làng Nam Kỳ 

Làng Bắc Kỳ hầu hết là làng cổ. Mỗi 
làng thường có một truyền thống và dân 
làng tự hào được bảo thủ cái truyền thống 
xưa cũ đó. Làng Bắc Kỳ vì thế thường là 
cộng đồng của một số dòng họ. Trái lại, 
Nam Kỳ là đất mới, thu hút lưu dân tứ 
xứ tụ về. Làng Nam Kỳ vì thế cũng mang 
tính động, như là một thuộc tính của 
vùng đất mới. Tác nhân chủ yếu tạo 
thành tính động này chính là những cuộc 
di dân. 

Sử liệu có một bằng chứng cụ thể về 
tính động này. Thực vậy, sau khi đàn áp 
cuộc khởi nghĩa ở làng An Định (tỉnh 
Châu Đốc), để kiểm soát dân làng, năm 
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1887 Pháp lập thống kê. Kết quả cho 
thấy 407 gia đình có gốc gác từ 13 tỉnh 
khác nhau ở Nam Kỳ, và truy ngược nữa, 
thì họ lại từ miền Trung vào(36). 

Do tính tứ chiếng này mà ở Nam Kỳ 
hầu như không có gia phả của dòng họ, 
và Sơn Nam giải thích: “Về gia phả gần 
như không có, người khẩn hoang ở Nam 
Bộ [Nam Kỳ] không ghi chép lại để che 
giấu lí lịch, đề phòng trường hợp tru di 
tam tộc, theo luật phong kiến”(37). 

Tính động của làng Nam Kỳ về mặt 
nông nghiệp còn thấy ở hình thức ruộng 
phụ canh, điều hầu như hiếm có ở Bắc 
Kỳ. Thế nào là ruộng phụ canh? Trần Thị 
Thu Lương giải thích: “Ruộng đất phụ 
canh là loại ruộng đất có chủ sở hữu 
không phải là người bản thôn (xã)”(38). 

Nguyễn Công Bình viết: “Nếu ở đồng 
bằng sông Hồng chỉ có đôi làng có ruộng 
phụ canh của người làng bên cạnh, thì ở 
đồng bằng sông Cửu Long phổ biến các 
thôn xã có ruộng đất phụ canh, có nhiều 
hộ có ruộng phụ canh ở làng khác, xã 
khác, tổng khác, huyện khác, thậm chí 
tỉnh khác. Lại có những hộ có ruộng đất 
phụ canh ở nhiều thôn xã khác, tổng 
khác, huyện khác”(39). 

Khi khảo sát địa bạ của 92 thôn xã có 
ruộng đất tư nằm rải đều trong 8 tổng 
thuộc Nam Kỳ Lục Tỉnh ở đầu thế kỉ XIX, 
Trần Thị Thu Lương phát hiện 76/92 
thôn xã đã có ruộng đất phụ canh. Số chủ 
phụ canh là 1.159 người, chiếm 24,2% số 
lượng chủ (4.793 người). Diện tích phụ 
canh là 17.635 mẫu 6 sào, chiếm 28,35% 
diện tích ruộng tư (62.202 mẫu 3 sào)(40). 

Từ kết quả khảo sát ruộng đất Nam 
Kỳ thế kỉ XIX, Trần Thị Thu Lương nhận 
định: “Tình hình phụ canh ruộng đất ở 
đây đã thể hiện tính chất mở của nó trên 

phương diện giao lưu sở hữu ruộng đất 
giữa các xã thôn. Nó đồng thời còn thể 
hiện tính di động cao của nông dân Nam 
Bộ [Nam Kỳ]”(41). 

Tóm lại, làng Nam Kỳ mang tính mở và 
tính động. Đây cũng là tính chất của người 
Nam Kỳ. Hệ quả tất nhiên là người Nam 
Kỳ có đầu óc cởi mở và sẵn sàng tiếp thu 
cái mới. Nhờ thế, khi tiếp xúc với cái mới, 
người Nam Kỳ dễ dàng bao dung, chấp 
nhận, rồi tích cực ủng hộ. Tình cảm, thái 
độ ứng xử này rất thuận lợi cho sự ra đời 
của một tôn giáo mới như đạo Cao Đài. 

Thực vậy, thay vì dị ứng với cái mới, 
người Nam Kỳ đã mau lẹ, nhiệt thành và 
đông đảo đi theo một tôn giáo mới như 
Cao Đài. Họ đã nhanh chóng tạo thành 
một hiện tượng khác thường trong lịch 
sử, khiến cho về sau này các học giả 
Phương Tây phải gọi đó là một “làn sóng”, 
hay một “phong trào”. Hai từ ngữ này có 
thể không thích hợp khi nói tới một tôn 
giáo, nhưng nó lại phản ánh được phần 
nào cái hiện tượng đông đảo tín đồ Cao 
Đài nhanh chóng phát triển rộng khắp 
Nam Kỳ. 

IV. TÍNH ĐA DÂN TỘC VÀ ĐA TÍN 

NGƯỠNG CỦA ĐẤT NAM KỲ 

1. Tính đa dân tộc 

Theo Huỳnh Lứa: “Nam Bộ [Nam Kỳ] 
nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu 
Long nói riêng, ngay trong buổi đầu khai 
phá, đã có nhiều dân tộc sống chung, xen 
kẽ với nhau. Đó là một điểm đáng chú ý 
so với bất cứ vùng nào trên đất nước Việt 
Nam”(42). 

Thực vậy, tính cả người Việt (còn gọi là 
người Kinh), trên toàn lãnh thổ Việt Nam 
có 54 dân tộc khác nhau. Riêng ở Nam 
Kỳ, ngoài người Việt (Kinh) và Hoa (Hán) 
ra, có bảy dân tộc khác như sau: Khơ-me 
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(Khmer), Cơ Ho (K’Ho), Chăm (Chàm), 
Mnông, Xtiêng (Stieng), Mạ và Chu 
Ru(43). 

Dân tộc Việt. Người Việt vào khai phá 
và định cư ở Nam Kỳ từ thế kỉ XVII. Quá 
trình di dân liên tục của người Việt diễn 
ra đồng thời với chiến tranh Trịnh-
Nguyễn. Cuộc di dân càng ồ ạt khi các 
chúa Nguyễn thi hành chính sách Nam 
tiến(44). 

Dân tộc Hoa. Cuối thế kỉ XVII, theo 
Huỳnh Lứa, người Hoa từ các tỉnh Quảng 
Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Triều 
Châu, Hải Nam đã đến lập nghiệp ở Nam 
Kỳ (Mỹ Tho, Biên Hòa, Hà Tiên, đồng 
bằng sông Cửu Long)(45). 

Dân tộc Khơ-me. Trước thế kỉ XVII, 
theo Đinh Văn Hạnh, khi chưa có những 
đợt di cư của người Việt, người Hoa và 
người Chăm tới Nam Kỳ thì người Khơ-
me và văn hóa Khơ-me giữ vai trò chủ 
thể ở miền đất này(46). 

Theo Đinh Văn Liên, dân số người 
Việt, Hoa và Khơ-me ở Nam Kỳ cuối thế 
kỉ XIX như sau(47): 

 Việt Hoa Khơ-Me 

1862-1888 1.629.224 56.000 151.367 

1895 1.967.000 88.000 170.488 

Dân tộc Chăm. Vào thế kỉ XVII, XVIII 
một số người Chăm ở miền nam Trung 
Kỳ đã sang Cao Miên và Xiêm (Thái 
Lan), đã tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của 

các nhóm dân cư gốc Mã Lai và ấn Độ. 
Đầu thế kỷ 19, trở về định cư ở Châu Đốc 
và một số tỉnh khác ở Nam Kỳ, họ đã 
mang theo ít nhiều ảnh hưởng văn hóa 

của người Miên, Xiêm, Mã, ấn(48). Năm 
1880, dân tộc Chăm ở Châu Đốc có 
khoảng 13.200 người.(49) 

Các dân tộc khác. Ngoài các dân tộc đã 

có mặt sẵn ở Nam Kỳ trước khi người 
Việt đặt chân tới, còn có các giống dân từ 
nước ngoài cũng sớm tìm đến. Sự kiện 
này được ghi nhận trong vài tác phẩm 
viết vào khoảng cuối thế kỉ XVIII, đầu 
thế kỉ XIX. Chẳng hạn: 

- Gia Định thành thông chí của Trịnh 
Hoài Đức (1765-1825) ghi nhận điều ấy 
như sau: “Gia Định là đất phương nam 
của nước Việt. Khi mới khai thác, lưu dân 
nước ta [Việt] cùng người kiều ngụ như 
người Đường [Hoa], người Cao Miên 
[Khơ-me], người Tây phương, người Phú-
lang-sa [Pháp], người Hồng mao [Anh], 
người M·-cao [Macao], người §å-bµ 
[Java] ở lẫn lộn nhưng về y phục, khí cụ 
thì người nước nào theo tục nước ấy”(50). 

Các dân tộc cư trú ở Nam Kỳ đến và 
bắt đầu có mặt ở miền đất này vào những 
thời điểm không giống nhau, trình độ 
kinh tế, tổ chức xã hội, tôn giáo có nhiều 
điểm khác biệt. Chẳng hạn, cách thức tổ 
chức làng xã không chặt chẽ như Trung 
Kỳ và Bắc Kỳ. Làng Nam Kỳ được tạo lập 
trong quá trình người Việt cùng khẩn 
hoang và cộng cư với nhiều dân tộc khác 
(Khơ-me, Chăm, Hoa)(51). “Điều đó có ý 
nghĩa trong việc giao lưu, ảnh hưởng lẫn 
nhau về phong tục tập quán, tôn giáo tín 
ngưỡng giữa các dân tộc”(52). Thạch 
Phương cho rằng: “Nhiều yếu tố văn hóa 
thực tiễn của bà con người Hoa, người 
Khơ-me, người Chăm đã được lưu dân 
Việt chọn lọc, tiếp nhận một cách hồn 
nhiên, không dị ứng, không định kiến”(53). 

Nhờ vị trí thuận lợi của Nam Kỳ, sự 
giao lưu văn hóa không chỉ diễn ra giữa 
các dân tộc đang sinh sống trên miền đất 
này mà còn với cả các dân tộc ở bên ngoài 
như Mã Lai, Xiêm (Thái Lan), Java... và 
có liên hệ với nền văn minh Nam ¸ đã lâu 
đời(54). 
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Đinh Văn Hạnh thấy rằng: “… sống 
giữa cộng đồng các dân tộc Khơ-me, Hoa, 
Chăm vốn sẵn tinh thần bao dung về mặt 
tín ngưỡng, nên tín ngưỡng, tôn giáo của 
người Việt ở Nam Bộ [Nam Kỳ] cũng hết 
sức độc đáo và đa dạng. Nam Bộ [Nam 
Kỳ] là mảnh đất có nhiều tín ngưỡng, tôn 
giáo nhất nước ta, với những nét đặc thù 
mà nơi khác không có. Quá trình hình 
thành, du nhập và phát triển của tôn 
giáo, tín ngưỡng Nam Bộ [Nam Kỳ] gắn 
liền với lịch sử thăng trầm và đặc điểm 
kinh tế, văn hóa-xã hội riêng biệt của 
vùng đất này”(55). 

Tóm lại, trước khi đạo Cao Đài ra đời, 
hoàn cảnh sinh sống vừa quần cư vừa xen 
kẽ giữa dân tộc Việt với nhiều dân tộc 
khác trên mảnh đất Nam Kỳ trải qua hơn 
hai trăm năm đã tạo ra cho miền đất mới 
một điều kiện văn hóa mở và thoáng, dễ 
dàng cho những cơ hội giao lưu, hội nhập. 
Có thể nói ngay từ buổi đầu hình thành 
miền đất mới, Nam Kỳ đã sớm có xu thế 
văn hóa đa hệ, cho nên Nam Kỳ không hề 
dị ứng với một tín ngưỡng tổng hợp như 
đạo Cao Đài. Đó là lí do khi hạt giống đạo 
Cao Đài gieo xuống đất Nam Kỳ, dù 
trong lịch sử không tránh khỏi có nhiều 
lúc thời tiết quá khắc nghiệt, hạt giống ấy 
vẫn mau lẹ nảy mầm và trỗi lớn thành 
tàn lá sum suê cho đến ngày nay. 

2. Tính đa tín ngưỡng 

Tính đa dân tộc của Nam Kỳ tất yếu 
đưa đến tính đa tín ngưỡng. Giải thích lí 
do đa tín ngưỡng, Hồ Lê viết: “Thời gian 
dài hơn hai trăm năm, bắt đầu từ thế kỉ 
XVII sang nửa cuối thế kỉ XIX này, cũng 
là thời gian lắm chinh chiến, loạn li. Bao 
nhiêu người bị nạn dưới làn tên mũi giáo. 
Bao nhiêu gia đình tan tác, cha lìa con, 
vợ xa chồng... Đi khai hoang nơi ‘biên địa’ 
đã là một sự đánh cuộc với đời, phải chấp 

nhận rủi ro nhiều hơn nữa. Trong khung 
cảnh như vậy, người dân Nam Bộ [Nam 
Kỳ] tự nhiên phải tin tưởng nhiều vào sự 
hên, xui, may, rủi. Và để khỏi bị xui, bị 
rủi thì họ phải khấn vái, cầu xin sự phò 
hộ độ trì của Trời Phật, thần linh, tổ tiên 
ông bà và cả những người ‘khuất mặt’. 
Nam Bộ [Nam Kỳ] là mảnh đất của nhiều 
tôn giáo, nhiều tín ngưỡng một phần là vì 
thế”(56). 

Đinh Văn Hạnh xác nhận: “So với các 
nơi khác, Nam Bộ [Nam Kỳ] là vùng đất 
có nhiều loại hình tôn giáo và số lượng tín 
đồ chiếm tỉ lệ cao nhất trong toàn 
quốc”(57). 

Tuy khảo sát chưa đầy đủ, về mặt tín 
ngưỡng của các dân tộc cùng sống xen kẽ 
với người Việt ở Nam Kỳ, có thể nói vắn 
tắt rằng ngoài Tam giáo (Nho, Phật, Đạo) 
và Kitô giáo ra, đất Nam Kỳ có nhiều sắc 
thái tín ngưỡng như sau: 

- Người Khơ-me theo Phật giáo nguyên 
thủy (Theravada)(58). Vì tin có kiếp sau, có 
luân hồi nên họ sống hiền lành, không 
đua chen giành giựt. Khi dành dụm được 
nhiều tiền, họ thường lập chùa, nuôi sư 
để tích phước cho kiếp sau(59). Con trai 
Khơ-me lớn lên phải vào chùa để học chữ 
và giáo lí trong ba năm. Sau đó hoặc tu 
luôn hoặc hoàn tục(60). 

- Người Chăm theo chế độ mẫu hệ(61), 
chịu nhiều ảnh hưởng Hồi giáo (Islam), 
ấn giáo (Bà la môn giáo).) Họ tin có ngày 
tận thế, tin có cuộc phán xét cuối cùng, có 
sự hồi sinh ở kiếp sau(62). 

- Người Xtiêng thờ đa thần, trong đó 
quan trọng nhất là thần mặt trời(63). 

- Người Chu Ru theo chế độ mẫu hệ, 
nơi thờ cúng thường là một cổ thụ gần 
làng(64). Nói khác đi, họ theo tín ngưỡng 
vật linh (animism). 
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- Người Hoa đến Nam Kỳ từ nửa sau 
thế kỉ XVII, đưa vào miền đất mới những 
tập quán tín ngưỡng riêng của họ. Hơn 
thế, họ còn mang vào Nam Kỳ xu hướng 
truyền thống là lập hội kín, pha trộn 
chính trị và Đạo giáo(65). 

Mặc dù đa tín ngưỡng, Nam Kỳ không 
phải chịu xung đột về tôn giáo. Huỳnh 
Lứa viết: “Sự hỗn hợp dân cư thuộc nhiều 
nguồn gốc địa phương, nhiều tôn giáo, tín 
ngưỡng khác biệt, nhiều trình độ phát 
triển về mặt xã hội trong nhiều thế kỉ 
qua đã không hề là yếu tố cản trở sự đoàn 
kết gắn bó nhau giữa các tộc người cùng 
chung sống trên địa bàn Nam Bộ [Nam 
Kỳ]”(66). 

Như vậy, với tinh thần tín ngưỡng hòa 
đồng, bao dung, người Nam Kỳ đã hoàn 
toàn không thấy có điều gì ngăn ngại khi 
tiếp cận và chấp nhận đạo Cao Đài. Về 
phần mình, đạo Cao Đài không chọi 
nghịch với các tín ngưỡng sẵn có ở Nam 
Kỳ(67). Điều đó giải thích vì sao Nam Kỳ 
đã là xuất phát điểm thành công của đạo 
Cao Đài vào đầu thế kỉ XX. 

V. CÁ TÍNH NGƯỜI NAM KỲ 

Thiên nhiên khắc nghiệt đã góp phần 
hình thành cá tính người Nam Kỳ ra sao? 
Huỳnh Lứa trả lời: “... môi trường thiên 
nhiên Nam Bộ [Nam Kỳ] với những đặc 
điểm riêng biệt của nó, cũng đã để lại 
nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn 
hóa vật chất và tinh thần cũng như trong 
việc hình thành tính cách của con người 
sinh sống ở đây”(68). 

Những đặc trưng của lưu dân ở Nam 
Kỳ qua nhiều đời đã dần dần kết tụ 
thành cá tính Nam Kỳ. Cá tính này bộc lộ 
rất mạnh vào nửa cuối thế kỉ XIX, mà 
theo Hồ Lê, đó là “tính cách năng động, ít 
thủ cựu, dám tiếp cận cái mới”(69). 

a. Tính cởi mở, phóng khoáng 

Nói về cá tính Nam Kỳ, Sơn Nam 
nhận xét: “Nét lớn trong tính cách người 
đi khẩn hoang vẫn là chuộng sự phóng 
khoáng...”(70). 

Đinh Văn Hạnh giải thích: “Nơi đất 
mới rộng rãi con người không cần sự bon 
chen như ở nơi đất hẹp người đông. Họ 
sống rộng rãi, cởi mở và hào hiệp hơn. Sự 
gò bó, cứng ngắc, hẹp hòi được họ cởi bỏ 
lại đằng sau [trên đường Nam tiến] để 
sáng tạo ra một phong cách sống tự do, 
phóng khoáng hơn...”(71). 

Nguyễn Văn Xuân khẳng định: “Cái lợi 
lớn nhất của Miền Nam là được thu nhận 
một nền giáo dục Khổng Mạnh như miền 
Trung, song ít khắt khe hơn mà đồng thời, 
nhờ sinh hoạt xa triều đình, lại ở vào khu 
vực cây ngọt, trái lành, vườn rộng, đồng 
xanh thênh thang nên tình cảm cũng nảy 
nở, phong phú hơn nhiều lắm”(72). 

“... nhân tâm còn chất phác, hình như 
càng về miền cực Nam chừng nào lại càng 
chất phác chừng ấy...”(73). 

“... miền Nam không đứng yên một chỗ 
mà luôn luôn di động. Dân chúng cứ phải 
phiêu lưu, phiêu lưu mãi, nhưng phiêu 
lưu để đạt được đời sống càng ngày càng 
phong phú hơn. Một đặc điểm đáng chú ý 
là các chúa cũng như quan lại, được sinh 
ra và lớn lên ở một miền đất mới, chỉ thấy 
có hoạt động và hoạt động nên rất ít 
thành kiến”(74). 

Có lẽ do tính cởi mở này mà người Nam 
Kỳ dễ dàng chấp nhận một tôn giáo mở 
như Cao Đài, với một bàn thờ có nhiều 
đấng giáo chủ của các tôn giáo khác. 

b. Tính dân chủ, bình đẳng 

Thạch Phương viết: “Càng đi về 
phương Nam, chất phong kiến nhạt dần, 
thay vào đó là tinh thần dân chủ, bình 
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đẳng thể hiện ngay trong đời sống cộng 
đồng thôn xã cũng như trong đời thường 
của mỗi gia đình”(75). 

Người làng liên kết với nhau do nghĩa 
tình gắn bó, và đó cũng là cội nguồn sâu 
xa của tính dân chủ, bình đẳng trong cá 
tính người Nam Kỳ(76). 

Có lẽ tính dân chủ và bình đẳng đó đã 
khiến người dân Nam Kỳ đã gặp ở Cao 
Đài một sự hòa điệu. Bởi vì trong Cao 
Đài, chức sắc cấp cao và tín đồ bình 
thường đều đối với nhau là anh em. 
Thậm chí các đấng tiên thánh cũng gọi 
tín đồ là hiền đệ, hiền muội. 

c. Lòng hiếu khách, bao dung, và hào 
sảng 

Một tác giả cuối thế kỉ XVIII đầu thế 
kỉ XIX là Trịnh Hoài Đức khi viết về 
phong tục ở Nam Kỳ (Gia Định thành 
thông chí, Phong tục chí) ghi nhận rằng: 
“Có khách đến nhà, đầu tiên gia chủ dâng 
trầu cau, sau đó dâng cơm bánh, tiếp đãi 
trọng hậu không kể người thân sơ, quen 
lạ, tông tích ở đâu ắt đều thâu nạp khoản 
đãi...”(77). 

Cho đến ngày nay, nhiều nơi ở Miền 
Nam vẫn còn giữ tập quán để lu nước 
mát và cái gáo trước hiên nhà, mà nhà lại 
không có hàng rào, nếu có thì khách bộ 
hành vẫn có thể dễ dàng đẩy cánh cổng 
khép hờ, và cứ tự nhiên múc nước uống 
giải khát, đỡ cơn nắng trưa. 

Sơn Nam giải thích: “Nơi hẻo lánh, 
khách tha phương lập nghiệp luôn luôn 
thấy cô độc, vì vậy rất hiếu khách. (...) 
Gặp khách quen thân [cùng] một quê xứ, 
cần tiếp đón để có lượng thông tin về quê 
cũ của mình. Gặp khách lạ lại càng thú 
vị, họ sẽ kể lại bao chuyện mà chủ nhà 
chẳng bao giờ nghe được lần nào”(78). 

Thạch Phương viết: “Thêm vào đó cuộc 

sống nơi đất mới có nhiều thuận lợi, ưu 
đãi hơn, con người không phải vất vả, bon 
chen như ở nơi đất hẹp người đông. Có 
nhiều nhân tố để con người sống rộng rãi, 
cởi mở, hào hiệp hơn”(79). 

Tóm lại, thiên nhiên tuy khắc nghiệt, 
nhưng được ưu đãi với nguồn sản vật 
phong phú, con người Nam Kỳ rất hiếu 
khách, không so đo vật chất. Nhờ thế, 
trong vòng vài năm sau khi đạo Cao Đài 
được thành lập, các thánh thất Cao Đài 
đã mau chóng mọc lên khắp Nam Kỳ 
bằng sự tự nguyện đóng góp tiền bạc của 
tín đồ phần đông không phải là nhà giàu. 
Không ít thánh thất chỉ là một mái nhà 
khiêm tốn do chủ nhà nhiệt thành hiến 
tặng cho Hội thánh mới thành lập.  

d. Tính nhân ái, trọng nghĩa khinh tài 

Có tác giả thấy rằng tính mở của của 
làng Nam Kỳ khiến người Nam Kỳ thiếu 
mối liên kết cộng đồng kiểu cũ ở Bắc Kỳ(80). 

Nguyễn Phương Thảo cho rằng làng 
Nam Kỳ là làng khai phá, người làng 
không có sự phân biệt giữa dân chính cư 
và dân ngụ cư như ở Bắc Kỳ(81). Do không 
có tâm lí phân biệt như thế, dân làng sẵn 
sàng bỏ đi nơi khác, nếu ở nơi cũ họ thấy 
không còn sống được nữa, cả về mặt vật 
chất lẫn tinh thần(82). 

“Trong hoàn cảnh chung ấy, mối gắn 
bó giữa người và người trong cùng một 
làng không phải là quan hệ dòng họ, 
thậm chí cũng không phải là quan hệ 
láng giềng lâu đời nữa. Cùng chung cảnh 
ngộ, cùng rời bỏ quê hương đến làm ăn 
nơi đất lạ, khi quan hệ thân tộc không 
còn chặt chẽ nữa, dây liên kết gắn bó con 
người với con người chỉ còn là nghĩa tình 
giữa họ với nhau”(83). 

“Con người gắn bó với nhau thành một 
cộng đồng mà chất [kết] dính là nghĩa, 
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sống với nhau vì nghĩa”(84). 

Là lưu dân tứ chiếng quy tụ nơi đất 
rộng người thưa, tìm sự sống trong muôn 
vàn gian nguy chết chóc, không trọng 
nghĩa, không hào hiệp, không nhân ái 
thương người sa cơ lỡ bước thì không dễ 
sống còn(85). Ca dao Nam Kỳ có câu: 

Rồng chầu ngoài Huế, 

Ngựa tế Đồng Nai. 

Nước sông trong sao cứ đục hoài, 

Thương người xa xứ lạc loài đến đây. 

Tới đây thì ở lại đây, 

Bao giờ bén rễ xanh cây thì về(86). 

e. Tính bất khuất 

Những lưu dân đi về phương Nam 
khác nhau về nguồn gốc địa phương, 
phong tục tập quán, cách thức làm ăn, 
thân phận giàu nghèo, dân tộc và tôn 
giáo(87). Tuy nhiên, điểm chung của lớp 
người dám bỏ quê hương ra đi vào Nam 
Kỳ phá rừng dựng nước là dũng khí, tính 
bất khuất. 

Trần Thị Thu Lương và Võ Thành 
Phương cho rằng: “Về cơ bản cư dân ở đây 
là [dân] ‘tứ chiếng’, cuộc đời của họ, của 
họ hàng cha mẹ anh em họ đã trải qua 
nhiều sóng gió và bất ổn định nên đã tạo 
trong họ bản sắc ngang tàng”(88). 

Thạch Phương viết: “Họ không khuất 
phục trước cường quyền, sẵn sàng cứu 
khốn phò nguy, sống cái đạo làm người 
“kiến nghĩa bất vi vô dũng dã”, dám đứng 
lên dẹp bất công, bênh vực người yếu 
đuối, thế cô, sẵn sàng bao bọc kẻ thất cơ 
lỡ vận”(89). 

Nói như Huỳnh Lứa, “chính công việc 
mở mang vùng đất mới đầy rẫy khó khăn, 
hiểm nguy cũng đã góp phần tôi luyện họ 
thành những con người can trường, gan 
góc, không chịu lùi bước trước trở ngại 

thiên nhiên, cũng như không chịu luồn 
cúi trước mọi sức mạnh phi nghĩa”(90). 

Gia Định thành thông chí của Trịnh 
Hoài Đức miêu tả người dân Nam Kỳ như 
sau: “... sĩ khí hiên ngang... con người hay 
chuộng tiết nghĩa, nhiều người trung 
dũng, khí tiết, trọng nghĩa khinh tài, dù 
hàng phụ nữ cũng thế”(91). 

Có lẽ tính cách Nam Kỳ như nói trên 
đã góp phần làm lớn nhanh tôn giáo mới 
ra đời như đạo Cao Đài. Tuy đạo bị thực 
dân Pháp coi là “hội kín” (sic), tuy luật 
pháp thuộc địa buộc rằng hội họp từ hai 
mươi người trở lên phải xin phép chánh 
quyền, dân chúng Nam Kỳ vẫn mạnh dạn 
tìm đến các đàn cơ hay lễ cúng Cao Đài 
rầm rộ. 

Rất nhiều người đã mạnh dạn không 
tiếc tài sản, điền thổ, đem hiến nhà, hiến 
đất để làm thánh thất. Nhờ thế, đạo Cao 
Đài ra đời mới vài năm mà tín đồ đông đảo 
khắp nơi, thánh thất rải khắp Nam Kỳ. 

Những hồ sơ từ thời Thống đốc Nam Kỳ 
hiện còn lưu trữ được ở Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia 2 là bằng chứng cho thấy dân 
Nam Kỳ ngang tàng, bất khuất, trọng đạo 
nghĩa khinh tiền tài như thế nào. 

Chẳng hạn, trong Tờ khai đạo ngày 
07-10-1926 gởi Quyền thống đốc Nam Kỳ 
Le Fol, tiền bối Lê Văn Trung đã thay 
mặt đồng đạo, bằng cái giọng lịch sự mà 
vẫn ngầm chứa đầy khí phách ngang 
tàng của Nam Kỳ viết rằng: 

“Nhân danh đông đảo những người 
Việt Nam (...), những người kí tên dưới 
đây hân hạnh tuyên bố cho ông biết là 
chúng tôi sẽ truyền bá cho toàn thể nhân 
loại giáo lí thiêng liêng này. 

“... những người kí tên dưới đây yêu 
cầu ông hãy chính thức tiếp nhận tuyên 
ngôn của chúng tôi”(92). 
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Đinh Văn Hạnh cho rằng cá tính của 
người dân Nam Kỳ “là điều kiện để họ 
cũng như các tộc người khác dễ dàng giao 
lưu văn hóa (acculturation), ảnh hưởng 
lẫn nhau”(93). 

Nói tóm lại, cá tính Nam Kỳ là tính cởi 
mở, phóng khoáng, dân chủ, bình đẳng, 
hiếu khách, bất khuất... Những tính ấy 
“không phải bỗng nhiên một lúc có được, 
mà phải trải qua hàng thế kỉ hun đúc, tôi 
luyện trong suốt quá trình lập nghiệp”(94). 
Cá tính Nam Kỳ có thể xem là một tiền 
đề tích cực cho sự ra đời của đạo Cao Đài 
ở Nam Kỳ. 

VI. NHU CẦU TÂM LINH NGƯỜI 

NAM KỲ 

Sơn Nam cho rằng người Nam Kỳ chịu 
ảnh hưởng Tam giáo (Phật, Đạo, Nho), và 
họ đã “xây dựng một nếp sống tinh thần 
khá ấm áp, bình đẳng, lấy tình nghĩa 
huynh đệ làm trọng, sống chết có nhau, 
giữ trung cang nghĩa khí lúc khó khăn, 
hiếu động. Đúng là nếp sống tinh thần 
kết tinh đạo Phật, Lão, Khổng”(95). 

Điều đó hoàn toàn không sai. Nhưng 
phân tích hoàn cảnh Nam Kỳ thời khai 
hoang mở đất thì phải nói rõ rằng ảnh 
hưởng Tam giáo thời ấy chỉ bàng bạc, rất 
mỏng. Tam giáo bấy giờ không thực sự là 
tư tưởng chủ đạo chi phối trọn vẹn đời sống 
tâm linh của những lưu dân ở Nam Kỳ. 

1. Nho giáo 

Theo Sơn Nam, ở đất mới Nam Kỳ, 
“Khổng Tử là vị thánh mà dân gian ít ai 
biết, nếu biết thì cũng chẳng được trọng 
vọng cho lắm”(96). Nho giáo tuy vậy “vẫn 

còn bàng bạc trong dân gian”(97). ảnh 
hưởng Nho giáo tuy có trong nếp sống, 
nếp nghĩ của người Nam Kỳ, nhưng lại 
thoáng hơn Trung Kỳ và Bắc Kỳ, do lối 

sống ngang tàng của lưu dân xa xứ, muốn 
phá bỏ mọi lề thói ràng buộc cũ. 

2. Phật giáo 

Giáo lí nhà Phật cao siêu và thâm thúy, 
nhưng càng lúc càng suy thoái từ thế kỉ XV 
đến đầu thế kỉ XX. Sống ở miền đất mới 
đầy khổ ải, thiếu các bậc chân tu dìu dắt, 
những tâm hồn khuấy nước chọc trời dễ có 
xu hướng trút bỏ luôn chút ít vốn liếng đạo 
Phật còn sót lại trên con đường Nam tiến. 
Đinh Văn Hạnh nhận xét: “Do đó, Phật 
giáo ít có điều kiện ăn sâu vào đời sống 
tinh thần của đại đa số nông dân”(98). 

Sơn Nam khái quát tình hình Phật giáo 
ở miền đất mới như sau: “Đạo Phật phải 
phù hợp với dân ít biết chữ nghĩa. Cốt lõi là 
đạo Phật nhưng pha trộn tín ngưỡng dân 
gian và vài ảnh hưởng của đạo Lão, với bùa 
chú”(99); “… nhiều chùa Phật vẫn thờ bà 
chúa Xứ, thờ Quan Vân Trường”(100); “Về tổ 
chức, thời xưa nhà chùa không theo hệ 
phái nào với hệ thống chặt chẽ”(101); “Các 
chùa ở vùng đất mới, nói chung ít chú 
trọng đào tạo tăng tài mà nặng về phần 
dùng nghi thức để phổ biến việc làm lành 
lánh dữ, nhân nào quả nấy, với niết bàn, 
Tây phương cực lạc và cõi âm phủ! Nghi 
thức càng dân dã càng tốt”(102). 

3. Đạo giáo 

Đạo giáo ở Nam Kỳ cũng cùng tình 
trạng như triết học hình nhi thượng của 
đạo Nho, và giáo lí đại thừa của nhà 
Phật. Triết lí vô vi thanh tĩnh của các 
Đạo gia quá cao siêu và không thể thích 
nghi với tâm hồn lưu dân Nam Kỳ trong 
buổi đầu phá rừng dựng nước. Nam Kỳ là 
miền đất màu mỡ cho Đạo giáo dân gian 
với muôn vẻ biến thái. Theo Sơn Nam, 
“trong dân gian, không nghe ai gọi đích 
danh đạo Lão. Không có trường phái nào 
rõ rệt, chỉ gọi nôm na là tu tiên”(103). 
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Đạo giáo dân gian lại có sức quyến rũ 
cố kết nông dân lại để chống ngoại xâm 
và cường hào ác bá. Những di dân người 
Hoa quy tụ về Nam Kỳ lại mang thêm 
cho miền đất này xu hướng lập hội kín để 
tự bảo vệ bang, phái hay mưu đồ đại sự. 
Thiên địa hội là một thí dụ. 

Cuối thế kỉ XIX, Đạo giáo dân gian và 
những biến thái của tín ngưỡng này đã là 
dòng sinh hoạt tâm linh mạnh mẽ ở Nam 
Kỳ và gắn liền với phong trào yêu nước 
chống thực dân Pháp. 

4. Công giáo 

Theo Huỳnh Lứa, “Đầu thế kỉ XIX, 
một bộ phận lưu dân người Việt trong đó 
phần lớn là tín đồ Thiên Chúa giáo lánh 
nạn cấm đạo đến sinh sống ở khu Cái 
Mơn, Cái Nhum. Họ cũng đến sinh sống ở 
vùng đất giồng như Sóc Sãi, Ba Vác, 
Pang Tra Thom, Mỏ Cày vào thời gian 
muộn hơn sau khi cư dân người Khơ-me 
rời khỏi vùng này”(104). 

Cái Mơn trước kia thuộc tỉnh Vĩnh 
Long, nay thuộc xã Vĩnh Thành, huyện 
Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Có tài liệu cho 
rằng Công giáo có mặt ở Cái Nhum (nay 
thuộc xã Long Thới, huyện Chợ Lách, 
tỉnh Bến Tre) từ năm 1731 
(www.bentre.gov.vn). 

Theo Hall, vào nửa sau thế kỉ XVIII, 
tại Hòn Đất (tỉnh Hà Tiên) đã có nhà tu 
nhỏ của Công giáo, dựng bằng tre, với 
khoảng bốn mươi tu sĩ Việt Nam, Trung 
Quốc, Xiêm (Thái Lan). Một giáo sĩ Pháp 
là Pierre Joseph Georges Pigneau đã tới 
đó năm 1765(105). 

Sơn Nam cho biết thêm: ở vùng sông 
Hậu, tín đồ Công giáo đã đến tị nạn tại 

Cái Đôi, Cù Lao Giêng (1778), Bò ót 
(1779), Năng Gù (1845)(106). 

Cù Lao Giêng nằm ở giữa sông Tiền, 
thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang. ở đây có nhà thờ Cù Lao Giêng 
do Pháp cất, là nơi đào tạo linh mục cho 
đến 1946. Trên Cù Lao Giêng còn có nữ 
tu viện dòng Providence, cũng do Pháp 
lập, là nơi thu nhận trẻ em mồ côi và 
người già bệnh tật. 

Văn thư ngày 14-12-1934 của Thống 
đốc Nam Kỳ Pagès gởi Toàn quyền Đông 
Dương, cho biết năm 1596 các thừa sai Bồ 
Đào Nha dòng Đa Minh (Dominican) đã 
đưa đạo Công giáo vào Việt Nam, tiếp 
theo là các thừa sai Pháp dòng Tên 
(Jesuit). Năm 1924, Nam Kỳ có khoảng 
80.000 tín đồ Công giáo, 156 giáo xứ, 38 
thừa sai Pháp và 28 linh mục người 
Việt(107). 

Tuy nhiên, như Trần Thị Thu Lương 
và Võ Thành Phương ghi nhận, “mặc dù 
đến thế kỉ XX Thiên Chúa giáo đã có khá 
nhiều ở nước ta và một số giáo dân trốn 
tránh việc cấm đạo của nhà Nguyễn đã 
chạy vào đồng bằng sông Cửu Long cư 
trú, nhưng ảnh hưởng của Thiên Chúa 
giáo không mạnh”(108).  

Đinh Văn Hạnh đánh giá: “Như vậy, 
suốt một thời gian dài, trong cộng đồng 
cư dân người Việt ở đất mới Nam Bộ 
[Nam Kỳ] đã không có một hệ tư tưởng 
hay tôn giáo chủ đạo nào chi phối, mà 
trái lại, bị nhiều hệ tư tưởng, tôn giáo 
khác nhau (mới và cũ) cùng tác động”(109). 

Như Đinh Văn Hạnh nhấn mạnh, 
những người tha phương, khẩn hoang ở 
Nam Kỳ có nhu cầu rất lớn về tín ngưỡng, 
tâm linh; tuy nhiên, vì nhiều lí do khác 
nhau, những tư tưởng, tôn giáo sẵn có 
bấy giờ đã không đáp ứng được nhu cầu 
của họ(110). 

5. Khoảng trống ý thức hệ 
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ý kiến trên đây của Đinh Văn Hạnh 
cũng là quan điểm của không ít nhà 
nghiên cứu khác. Sơn Nam viết: “Lúc 
thực dân đang thắng thế, người ở Nam 
Bộ [Nam Kỳ] nói chung đã tùy thời mà 
sống, hệ ý thức cũ đã mất sinh lực”(111). 

Nói về những biểu hiện nhu cầu tâm 
linh của người Nam Kỳ ở cuối thế kỉ XIX, 
có người chỉ coi đó là “tâm lí hẫng hụt”, do 
hẫng hụt mà cần đi tìm một tôn giáo 
mới(112). Nhưng Jayne Susan Werner xác 
định rõ rằng đó là khoảng trống lớn về ý 
thức hệ ở Nam Kỳ trước thế kỉ XX: “Đạo 
Phật và Khổng suy thoái, để lại một 
khoảng trống văn hóa thuận lợi cho việc 
sáng lập các giáo thuyết mới nhắm vào 
mục đích khôi phục nền văn hóa Việt 
Nam”(113). 

Khoảng trống đó là hậu quả của đất 
nước bị thực dân Pháp xâm chiếm, biến 
Nam Kỳ thành thuộc địa. Werner viết: “... 
sau khi Pháp xâm chiếm, đạo Khổng và 
Phật đã suy thoái. Các thầy tu có học 
thức của Phật và Lão thực tế đã không có 
mặt ở Nam Kỳ trong những năm 1920. 
Đạo Khổng không còn sức mạnh là một 
học thuyết chính trị và xã hội, mặc dù 
đạo Khổng vẫn còn là căn bản cho đạo 
đức gia đình trong những thập niên 1920 
và 1930”(114). 

6. Đạo Cao Đài ra đời đã đáp ứng 

nhu cầu tâm linh Nam Kỳ 

Khi chỉ ra khoảng trống ý thức hệ ở 
Nam Kỳ ở đầu thế kỉ XX, Werner lí giải 
vì sao đạo Cao Đài có sức thu hút mạnh 
mẽ người dân Nam Kỳ: “Quả thật, trong 
một mức độ nào đó, đạo Cao Đài có thể 
được coi là một nỗ lực nhằm trả lại sinh 
lực cho đạo Phật - các thầy tu đứng đầu 
trong đạo Phật, Lão và các chi Minh 
[Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh 

Tân, Minh Thiện] đã quy tụ về đạo Cao 
Đài khi đạo này mới được thành lập. 
Trước khi các thánh thất được xây dựng, 
những người khai đạo Cao Đài cũng 
dùng các chùa Phật để hành lễ khắp cả 
Nam Kỳ, và một số các nhà sư đứng đầu 
các chùa ấy đã theo đạo Cao Đài. Trong 
các vùng ảnh hưởng của đạo Cao Đài, 
người ta biết rằng đông đảo Phật tử các 
chùa ấy đã nhập môn tập thể theo Cao 
Đài”(115). 

Tóm lại, trên miền đất mới Nam Kỳ 
tuy có sẵn tín ngưỡng bản địa của các dân 
tộc khác, tuy có sẵn những tôn giáo cổ 
truyền lưu dân mang theo trên đường về 
phương Nam, tuy đã có thêm cả dòng tín 
ngưỡng do Phương Tây mang tới trong 
tâm hồn của người Nam Kỳ rốt lại vẫn là 
nỗi trống vắng của một nhu cầu tâm linh 
chưa được đáp ứng. 

Người Nam Kỳ đầu thế kỉ XX thật sự 
cần có một sắc thái tâm linh khác hơn, mới 
hơn, mà không hoàn toàn xa lạ để họ khỏi 
dị ứng, khỏi lạc lõng. Để lấp kín khoảng 
trống tâm linh ấy, người Nam Kỳ đã tìm 
thấy ở đạo Cao Đài những giá trị mới mẻ 
mà thân quen, huyền bí mà gần gũi, giản 
đơn bình dị mà lại đầy tính tổ chức trong 
một hình tướng nhiều màu sắc. 

Đó là lí do người Nam Kỳ đã đông đảo 
đi theo Cao Đài rất sớm, cho dù đạo ra 
đời chỉ trong một thời gian rất ngắn, cho 
dù những người mở đạo vốn không phải 
là các nhà truyền giáo chuyên nghiệp. 
Thực vậy, hầu hết lớp tiền nhân mở đạo 
Cao Đài xuất thân từ nhiều giai tầng xã 
hội khác nhau, trình độ học vấn khác 
nhau, và họ đều chưa hề trải qua bất kì 
một trường lớp đào tạo giáo sĩ nào trước 
khi đem cả nhiệt tâm chân thành ra 
truyền đạo. 
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VII. KẾT LUẬN 

Khảo sát khái quát trên đây chắc chắn 
chưa có thể nói được hết những mối liên 
quan giữa các yếu tố thiên nhiên, nhân 
văn Nam Kỳ với sự ra đời của đạo Cao 
Đài trên đất Nam Kỳ. Trong khuôn khổ 
giới hạn của một chuyên khảo nhỏ, có thể 
tạm đúc kết mấy nét chủ yếu như sau: 

- Nam Kỳ là đất mới, có vị trí mở, 
thoáng và động; là giao điểm hội tụ các 
luồng văn hóa Đông Tây; cũng là đất giao 
lưu, hội nhập của nhiều dân tộc, nhiều 
tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. 

- Sống trong môi trường đa văn hóa, 
con người Nam Kỳ có cá tính riêng. Cá 
tính đó là bình đẳng, dân chủ, cởi mở, và 
nhạy bén với cái mới. 

- Do đó đất nước và con người Nam Kỳ 
sẵn sàng tiếp thu, nhiệt tình ủng hộ cái 
mới, nhất là khi cái mới đó chẳng những 
không xa lạ với tâm hồn Nam Kỳ, mà còn 
đáp ứng được sự trống vắng tâm linh của 
người Nam Kỳ buổi đầu thế kỉ XX. 

Chính vì đạo Cao Đài ra đời ở Nam Kỳ 
trong bối cảnh lịch sử, thiên nhiên và xã 
hội như thế, nên đã mau lẹ thu hút đông 
đảo dân chúng Nam Kỳ theo đạo trong 
một thời gian ngắn chỉ vài năm. 

Cũng nên thấy rằng, sự đông đảo và 
nhiệt tình của người dân Nam Kỳ hướng về 
một tôn giáo mới như Cao Đài dường như 
phản ảnh cái vô thức muốn thoát ra khỏi 
những khuôn mẫu của các dòng văn hóa cũ 
để hướng tới một chân trời mới. Nhưng ở 
đạo Cao Đài, đã không cổ súy cho sự dứt bỏ 
truyền thống để hướng về hiện đại. 

 
Nói cách khác, đạo Cao Đài mang đến 

sự cách tân đặt trên nền tảng giá trị 
truyền thống đã gạn lọc: 

Chính mình Thầy đến chốn Nam bang, 

Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng. 

Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão, 

Nâng cành sửa lá Pháp hòa Tăng(116). 

Là một tôn giáo trẻ sinh ra trên miền 
đất sẵn có những tôn giáo lớn đã định 
hình từ xa xưa, mà những tôn giáo ấy đã 
gieo ảnh hưởng rễ sâu gốc bền trong lịch 
sử, văn hóa, tâm lí dân tộc, đạo Cao Đài 
đã chọn một giải pháp khác, là xây dựng 
hiện đại trên nền truyền thống và Việt 
hóa các dòng văn hóa khác để phù hợp với 
tâm lí của người Việt: 

Cao Đài bao quát rộng sâu, 

Đạo xưa ý mới, cốt sao vững vàng(117). 

Để Nam Kỳ trở thành miền đất giàu 
đẹp như ngày nay, tiền nhân Việt Nam 
đã phải qua 300 năm phá rừng dựng nước 
gian khổ. Đã bao lớp tiền nhân Nam Kỳ 
phải chịu cảnh xuống sông sấu bắt lên bờ 
cọp tha để cho ngày nay cháu con có được 
nước ngọt quả lành, ruộng đồng mênh 
mông bát ngát.  

Đạo Cao Đài ra đời chưa đầy 100 năm 
trong dòng lịch sử hơn 300 năm Nam Kỳ. 
Những gian khổ nguy nan của lớp tiền 
bối khai Đạo xét ra cũng không khác gì 
những hi sinh mất mát của lớp lưu dân 
ngày trước trên dải đất phương Nam. Tất 
cả đều chung một ước vọng vạch một 
chân trời tươi sáng cho mai hậu./. 
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